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au vụ khủng bố thảm khốc ngày 11-

9-2001, Tổng thống George W Bush 

đã phát động cuộc chiến chống khủng bố 

trên phạm vi toàn cầu, trọng tâm là khu 

vực Trung Đông. Cuộc chiến này đã tạo ra 

bước ngoặt lớn trong chiến lược toàn cầu 

của Mỹ và trở thành một trong những trụ 

cột an ninh quan trọng nhất trong nhiều 

năm sau đó. Tuy nhiên, đây không phải là 

lần đầu tiên Mỹ tiến hành một cuộc chiến 

chống lại chủ nghĩa khủng bố. Lịch sử đã 

ghi nhận dưới thời của Tổng thống Ronald 

Reagan, nước Mỹ cũng từng phát động một 

cuộc chiến chống khủng bố. Chính sách 

cứng rắn của chính quyền Mỹ đối với 

những kẻ khủng bố, đòn tấn công phủ đầu 

ở Libya năm 1986 là những minh chứng rõ 

nét cho tầm quan trọng của mục tiêu chống 

khủng bố trong tổng thể chính sách đối 

ngoại dưới thời Ronald Reagan. Không 

dừng lại ở đó, chính sách này của Reagan 

được xem là một trong những yếu tố ảnh 

hưởng tới Tổng thống George W Bush, đặc 

biệt là trong cuộc chiến chống khủng bố 

toàn cầu do Bush phát động. Vì vậy, nội 

dung của bài viết tập trung làm rõ ảnh 

hưởng của chính sách từ thời Ronald 

Reagan đối với cuộc chiến chống khủng bố 

của Mỹ dưới thời George W Bush. Từ đó, 

làm rõ sự kế thừa và phát triển trong chính 

sách chống khủng bố của Mỹ. 

1. Tổng thống Ronald Reagan với vấn 

đề chống khủng bố  

Trong thời gian nắm quyền (1981-1989), 

Ronald Reagan - vị Tổng thống thứ 40 của 

nước Mỹ đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề 

chống khủng bố. Vậy chủ nghĩa khủng bố 

là gì? Theo khái niệm được công nhận rộng 

rãi bởi Liên hợp quốc, chủ nghĩa khủng bố 

“là những hành vi phạm tội, bao gồm chống 

lại dân thường, với mục đích gây ra cái chết 

hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng, hoặc 

bắt giữ con tin, với mục đích kích động tình 

trạng khủng bố trong cộng đồng hoặc trong 

một nhóm người hoặc một người cụ thể, đe 

dọa một dân số hoặc buộc một chính phủ 

hoặc một tổ chức quốc tế phải thực hiện 

hoặc không thực hiện hành vi cụ thể nào 

đó” (1). 

Trong những năm 80 của thế kỷ trước, 

vấn đề chống khủng bố trở nên cấp bách đối 

với chính quyền Ronald Reagan sau hàng 

loạt các cuộc tấn công, bắt cóc nhằm vào các 

công dân và mục tiêu của Mỹ. Năm 1983, 

hơn 250 công dân Mỹ thiệt mạng bởi các 

cuộc đánh bom tự sát hoặc ném bom vào các 

khu vực công cộng (2). Chỉ riêng vụ tấn công 

khủng bố ở doanh trại lính thủy đánh bộ Mỹ 

tại Beirut - Lebanon ngày 23-10-1983, có tới 

241 lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng. Quan 
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trọng hơn, khi mối quan hệ giữa Mỹ và Liên 

Xô căng thẳng trở lại, Reagan cho rằng Liên 

Xô đã “sử dụng các chính phủ ở Triều Tiên, 

Nicaragoa, Syria, Lybia để thỏa thuận với 

những kẻ khủng bố và những phần tử nổi 

dậy chống đối” (3). Đối với Tổng thống 

Reagan, một số quốc gia “đối địch” (rogue 

states) như Iran, Lybia, Triều Tiên, 

Nicaragoa... là mối đe dọa nguy hiểm đối 

với lợi ích của Mỹ. Điều này được thể hiện 

trong các phát biểu của ông rằng “Iran, 

Lybia, Bắc Triều Tiên, Nicaragua...” là 

“liên minh các quốc gia khủng bố”, “đang 

thực hiện các cuộc chiến tranh nhằm chống 

lại nước Mỹ” và Mỹ - “một nạn nhân của 

chủ nghĩa khủng bố, có quyền được tự vệ 

theo luật pháp quốc tế” (4). Lấy trường hợp 

của Iran làm ví dụ, chính quyền Reagan 

quy kết Iran đứng sau cuộc khủng hoảng 

con tin ở Lebanon. Theo thông tin từ phía 

Mỹ, Hezbollah - nhóm dân quân Shi’ite 

được Iran hậu thuẫn, đã thực hiện tổng 

cộng gần 96 vụ bắt cóc con tin, chủ yếu là 

công dân Mỹ và phương Tây (5), bao gồm cả 

những quan chức cấp cao của Mỹ như Cục 

trưởng William Buckley hay Hiệu trưởng 

trường Đại học Mỹ ở Beirut - David 

Dodge... Xuất phát từ những lo ngại đó, 

Iran đã trở thành một trong số chín ưu tiên 

trong Học thuyết của Ronald Reagan (6). 

Tương tự, chính quyền Ronald Reagan 

cũng cáo buộc “Chế độ của Qaddafi có liên 

quan đến các trại huấn luyện của các nhóm 

cực đoan chống phương Tây” (7) và quan 

trọng hơn, “trong nhiều năm, Libya đã tài 

trợ cho một số cuộc tấn công nhằm các lợi 

ích của Hoa Kỳ...” (8). Do đó, quốc gia này 

trở thành một trong những mục tiêu hàng 

đầu trong chính sách chống khủng bố của 

Mỹ ở Trung Đông dưới thời Ronald Reagan. 

Để đối phó với mối đe dọa từ chủ nghĩa 

khủng bố, chính quyền Ronald Reagan đã 

triển khai chính sách chống khủng bố cứng 

rắn và quyết liệt. Trong bản Chiến lược an 

ninh năm 1987, Tổng thống Ronald Reagan 

nêu rõ một trong những ưu tiên của Mỹ là 

“cô lập và ngăn chặn” các quốc gia tài trợ 

cho khủng bố trong khu vực. Theo đó, bên 

cạnh các biện pháp chính trị, Mỹ sẵn sàng 

triển khai các hành động quân sự mạnh mẽ 

(tiêu biểu là trường hợp của Libya năm 

1986) để thực hiện mục tiêu này. Như 

David C. Wills nhận định chính sách này 

bao gồm hai trụ cột chính: Thứ nhất, nước 

Mỹ sẽ phản ứng bằng mọi giá để chống lại 

những kẻ khủng bố, kể cả các biện pháp 

quân sự. Thứ hai, đàm phán và “nhượng bộ 

trước những kẻ khủng bố” sẽ không bao giờ 

là lựa chọn của chính quyền Mỹ bởi “việc 

đầu hàng bạo lực và khủng bố có thể sẽ 

đem đến những niềm tin tạm thời nhưng 

hướng đi như vậy sẽ dẫn đến một cuộc 

khủng hoảng nguy hiểm và khó kiểm soát 

hơn trong tương lai” (9).  

Về chính trị, chính quyền Ronald 

Reagan tiến hành các biện pháp ngoại giao 

mang tính răn đe như: cắt đứt quan hệ 

ngoại giao, tiến hành bao vây, cô lập và đưa 

một số quốc gia và các tổ chức vào danh 

sách khủng bố. Ngày 7-5-1981, chỉ vài 

tháng sau khi lên nắm quyền, Tổng thống 

Reagan đã ra lệnh trục xuất các nhân viên 

ngoại giao của Libya ra khỏi Mỹ, chấm 

dứt sự hiện diện ngoại giao của quốc gia 

này ở Washington đồng thời kêu gọi các 

công dân Mỹ đang hoạt động trong lĩnh 

vực dầu mỏ ở Lybia trở về Mỹ (10) với lý 

do “chính quyền của Gaddafi có liên quan 

đến các âm mưu khủng bố nhằm vào các 

quan chức ngoại giao của Mỹ” (11). Chính 

quyền Ronald Reagan cũng nhiều lần đưa 

các quốc gia quốc gia Trung Đông như Iran, 

Libya, Syria vào danh sách tài trợ khủng 

bố (12) và tiến hành bao vây, cô lập các 

nước này. 
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Về kinh tế, các lệnh cấm vận đơn phương 

được xem là một trong những công cụ quan 

trọng để chống lại các quốc gia mà Mỹ cáo 

buộc là “tài trợ” hoặc có liên quan đến chủ 

nghĩa khủng bố. Ngày 7-1-1986, chính 

quyền Ronald Reagan tuyên bố cắt đứt quan 

hệ kinh tế với Libya với cáo buộc chính 

quyền của Libya có liên quan đến nhóm cực 

đoan Abu Nidal, tổ chức mà Mỹ cho là đã 

tiến hành các cuộc ném bom liều chết nhằm 

vào các công dân Mỹ tại sân bay Rome và 

Vienne (13). Tương tự, chính quyền Ronald 

Reagan cũng bổ sung nhiều lệnh trừng phạt 

mới lên Iran. Đặc biệt vào ngày 30-10-1987, 

Tổng thống Ronald Reagan ban hành Sắc 

lệnh số 12613 về việc cấm vận kinh tế toàn 

diện đối với Iran, trong đó qui định rõ: 

không một loại hàng hóa, thực phẩm hay 

dịch vụ nào có nguồn gốc từ Iran có thể được 

xuất sang Mỹ nếu chúng bị phát hiện có 

xuất xứ ở Iran hoặc được vận chuyển qua 

Iran từ sau ngày lệnh trừng phạt có hiệu lực 

(14). 

Về quân sự, mặc dù chính quyền Ronald 

Reagan không ưu tiên sử dụng các biện 

pháp quân sự trong chiến lược toàn cầu của 

mình (trong cuộc đối đầu với Liên Xô ở 

Afghanistan hay lực lượng cánh tả ở 

Nicaragoa, chính quyền Ronald Reagan đều 

can dự gián tiếp bằng cách hậu thuẫn tài 

chính và vũ khí cho các lực lượng bản địa đối 

lập), nhưng trong chính sách chống khủng 

bố, chính quyền Ronald Reagan đã vượt ra 

khỏi giới hạn “ngăn chặn” để tiến hành tấn 

công quân sự nếu cần thiết. Mỹ đã thành 

lập các trung tâm chỉ huy, căn cứ quân sự 

nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở 

những điểm nóng với nhiệm vụ cốt lõi là 

“ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố, 

trong đó có Trung tâm chỉ huy quân sự của 

Mỹ ở Trung Đông (USCENTCOM) vào năm 

1983 (15). Ronald Reagan cũng là tổng 

thống khởi xướng việc sử dụng “đòn đánh 

phủ đầu” trong cuộc chiến chống khủng bố. 

Chính Ronald Reagan là người đã ra lệnh 

không kích ở Lybia vào năm 1986 dưới 

Chiến dịch El Dorado Canyon với lý do 

Libya có “liên quan” đến cuộc tấn công tại 

Tây Berlin khiến 2 người thương vong, trong 

đó có 1 binh sĩ Mỹ (16). Mỹ đã huy động một 

lực lượng tinh nhuệ, bao gồm khoảng 100 

máy bay các loại của lực lượng không quân 

và hải quân để tiến hành chiến dịch này. 

Cuộc không kích đã gây thiệt hại lớn cho 

Libya khi một số căn cứ quân sự quan trọng 

của nước này bị phá hủy. Chiến dịch El 

Dorado Canyon được xem là một trong 

những minh chứng điển hình cho phương 

thức đánh phủ đầu ở thời Ronald Reagan. 

Với những chính sách quyết liệt của 

mình, Reagan trở thành vị tổng thống tiên 

phong trong cuộc chiến chống khủng bố. 

Những di sản mà Reagan để lại đã trở 

thành bài học kinh nghiệm để những người 

kế nhiệm nhìn vào, học hỏi và tạo dựng một 

khuôn khổ chính sách chống khủng bố 

riêng, như Robert G. Kaufman nhận định 

“di sản của Reagan vượt qua thời đại của 

ông. Chiến lược toàn cầu của Ronald 

Reagan, được điều chỉnh để phù hợp với 

những thách thức của thế kỷ XXI, cung cấp 

khuôn khổ thận trọng nhất cho chính sách 

an ninh quốc gia và đối ngoại của Hoa Kỳ, 

cũng như là tiêu chuẩn để đánh giá tất cả 

các ứng cử viên tham gia vào bộ máy quyền 

lực của quốc gia” (17). 

2. ảnh hưởng của chính sách thời 

Ronald Reagan đối với cuộc chiến 

chống khủng bố của Mỹ ở khu vực 

Trung Đông giai đoạn 2001 - 2009 

Cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố là 

chiến dịch quân sự quốc tế do Mỹ lãnh đạo, 

được Tổng thống George W Bush phát động 

sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. 

Khu vực Trung Đông trở thành tâm điểm 
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trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ và 

các cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq 

là một phần của cuộc chiến đặc biệt này. 

Bên cạnh các chiến dịch quân sự, cuộc 

chiến toàn cầu chống khủng bố còn bao 

gồm cả các nỗ lực ngoại giao, tài chính và 

các biện pháp cần thiết khác nhằm ngăn 

chặn sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố 

(18). Cuộc chiến này cũng nhận được sự 

ủng hộ đáng kể từ các đồng minh của Mỹ. 

Cho đến nay, các hoạt động quân sự ở Iraq 

và Afghanistan đã kết thúc, nhưng một 

phần của cuộc chiến chống khủng bố (đặc 

biệt là các nỗ lực ngăn chặn hành động tài 

trợ cho khủng bố) vẫn còn tiếp tục. Cuộc 

chiến chống khủng bố của Tổng thống 

George W Bush vừa mang dấu ấn cá nhân 

đậm nét nhưng đồng thời cũng chịu ảnh 

hưởng khá lớn từ chính sách chống khủng 

bố của những người tiền nhiệm, đặc biệt là 

Tổng thống Ronald Reagan. Như nhà 

nghiên cứu Mattia Toaldo từng nhận định 

“Nguồn gốc của cuộc chiến chống khủng bố 

xuất hiện nhiều năm trước khi sự kiện 11-

9 diễn ra, trong thời gian Ronald Reagan 

nắm quyền ở Nhà Trắng. Chính quyền 

Ronald Reagan đã để lại những dấu ấn về 

mặt phương pháp luận về cuộc chiến chống 

khủng bố như: ý tưởng coi khủng bố là một 

hình thức chiến tranh mà phương Tây phải 

đáp trả bằng chiến tranh, sử dụng các cuộc 

tấn công phủ đầu vào các cơ sở khủng bố 

hoặc bất cứ mục tiêu nào được cho là có liên 

quan đến chủ nghĩa khủng bố, ý tưởng lật 

đổ các chế độ tài trợ hoặc có liên quan đến 

chủ nghĩa khủng bố...” (19).  

Trước hết, chính sách đặc biệt cứng rắn 

đối với chủ nghĩa khủng bố và sự nhất quán 

trong nguyên tắc không “đàm phán” với 

những kẻ khủng bố của Tổng thống George 

W. Bush được cho là chịu ảnh hưởng từ 

Tổng thống Ronald Reagan. Ngay từ khi còn 

là một ứng cử viên tranh cử tổng thống, 

Ronald Reagan đã đưa chống khủng bố quốc 

tế vào trong chương trình nghị sự của mình. 

Ronald Reagan cam kết mạnh mẽ rằng 

“Hoa Kỳ phải có lập trường chống lại chủ 

nghĩa khủng bố trên thế giới và chống lại nó 

một cách kiên quyết” (20). Khi trở thành 

Tổng thống, Ronald Reagan tiếp tục có 

những tuyên bố mạnh mẽ liên quan đến 

chống khủng bố: “Hãy để những kẻ khủng 

bố nhận thức được rằng khi các luật lệ quốc 

tế bị vi phạm, chính sách của nước Mỹ sẽ là 

trả đũa nhanh chóng và hiệu quả... Hãy 

hiểu rằng sự kiên nhẫn của đất nước chúng 

ta là có giới hạn” (21). Trên thực tế, khi triển 

khai chiến lược chống khủng bố, chính 

quyền Reagan đã hành động rất quyết liệt. 

Mỹ tiến hành bao vây, cấm vận các quốc gia 

mà Mỹ cáo buộc là tài trợ cho khủng bố, 

thậm chí sử dụng các biện pháp quân sự răn 

đe khi cần thiết (điển hình là vụ không kích 

Libya năm 1986)... Quan điểm cứng rắn của 

Reagan trước chủ nghĩa khủng bố được các 

chính quyền sau đó tiếp tục được kế thừa và 

đậm nét nhất là dưới thời của Tổng thống 

George W. Bush. Ngay trong năm đầu tiên 

nắm quyền, Tổng thống George W. Bush đã 

phải đối mặt với các cuộc tấn công khủng bố 

quy mô chưa từng có ngay trong lòng nước 

Mỹ. Sự kiện ngày 11-9 với gần 3.000 người 

thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Tòa tháp 

đôi Trung tâm thương mại (New York) và 

Lầu Năm Góc đã thúc đẩy Tổng thống 

George W Bush phát động một cuộc chiến 

chống khủng bố trên quy mô toàn cầu với 

quyết tâm cao độ và nguồn lực khổng lồ.  

Trong bản Chiến lược an ninh quốc gia 

(2002), Tổng thống George W. Bush nêu rõ 

“Hoa Kỳ đang chiến đấu trong một cuộc 

chiến chống lại những kẻ khủng bố có tầm 

ảnh hưởng toàn cầu. Kẻ thù không phải là 

một chế độ chính trị hay một cá nhân hay 

một tôn giáo hay một hệ tư tưởng cụ thể. 

Kẻ thù là chủ nghĩa khủng bố - thực hiện 
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hành vi bạo lực có chủ đích, có động cơ 

chính trị đối với những người vô tội”. “Hoa 

Kỳ sẽ không nhượng bộ trước các yêu cầu 

của khủng bố và không thỏa thuận với 

chúng. Chúng tôi không phân biệt giữa 

những kẻ khủng bố và những kẻ cố tình 

che giấu hoặc cung cấp viện trợ cho 

chúng” (22). Và giống như Ronald Reagan, 

trong cuộc đối đầu với chủ nghĩa khủng 

bố, Tổng thống George W. Bush không loại 

trừ các biện pháp quân sự, trong đó có việc 

tấn công vào các quốc gia mà Mỹ cáo buộc 

là tài trợ cho khủng bố. Hai cuộc chiến ở 

Afghanistan (2001) và Iraq (2003) là minh 

chứng rõ nét nhất cho chính sách cứng rắn 

của chính quyền Bush đối với chủ nghĩa 

khủng bố. 

Hai là, giống như Ronald Reagan, chính 

quyền George W. Bush cũng có xu hướng 

liên kết các vụ tấn công khủng bố với một 

số quốc gia cụ thể mà Mỹ cho là “tài trợ 

khủng bố” (23). Trong quá khứ, chính 

quyền Ronald Reagan đã nhiều lần thể 

hiện lập trường rằng việc các quốc gia tài 

trợ cho khủng bố nhằm vào Mỹ đồng nghĩa 

với việc các nước này đang thực hiện hành 

vi xâm lược và Hoa Kỳ “có quyền hợp pháp 

để đáp trả tương xứng với quốc gia tài trợ 

khủng bố, chứ không chỉ nhằm vào nhóm 

khủng bố đã thực hiện hành vi tấn công” 

(24). Trong Chiến lược an ninh quốc gia của 

Hoa Kỳ năm 1987, Tổng thống Ronald 

Reagan xác định rõ “ngăn chặn chủ nghĩa 

khủng bố do nhà nước bảo trợ” được xem là 

một trong những ưu tiên, là lợi ích của Mỹ 

ở khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, theo 

Ronald Reagan, lợi ích đó đang bị đe dọa 

bởi các quốc gia “tài trợ cho khủng bố” như 

“Libya, Iran hay Syria” (25). Mỹ sẽ quyết 

tâm “cô lập và ngăn chặn các quốc gia tài 

trợ cho chủ nghĩa khủng bố” (26). Luận 

điệu cứng rắn này tiếp tục được nhắc lại 

trong chiến lược an ninh quốc gia của Hoa 

Kỳ năm 1988 (27). Trên thực tế, như đã đề 

cập, vào năm 1986, phía Mỹ cáo buộc chính 

quyền Gaddafi có liên quan đến các cuộc 

tấn công khủng bố nhằm vào binh lính Mỹ 

khiến 2 người thương vong ở Berlin. Libya 

ngay lập tức trở thành mục tiêu tấn công 

của Mỹ trong chiến dịch chống khủng bố 

của Ronald Reagan. 

Đối sách của Ronald Reagan được chính 

quyền George W Bush vận dụng lại khi 

Tổng thống George W. Bush cáo buộc chế 

độ Taliban ở Afghanistan tài trợ, chứa chấp 

tổ chức khủng bố Al Qadea - lực lượng chịu 

trách nhiệm cho vụ tấn công kinh hoàng ở 

nước Mỹ ngày 11-9-2001 khiến gần 3.000 

người thiệt mạng. Trước khi phát động cuộc 

chiến tranh ở Afghanistan, Tổng thống 

George W. Bush đã từng gửi đi thông điệp 

cứng rắn rằng “Những yêu cầu sau là 

không thể thương lượng hay thảo luận, chế 

độ Taliban phải hành động và hành động 

ngay lập tức. Họ sẽ phải giao nộp những 

tên khủng bố hoặc chế độ này cũng sẽ phải 

chịu chung số phận” (28). Khi Taliban 

không hợp tác, không đầu hàng, Bush đã 

phát động cuộc chiến tranh ở Afghanistan 

dưới danh nghĩa tiêu diệt các tổ chức 

khủng bố liên quan đến vụ 11-9. Tương tự, 

trước khi tiến hành cuộc chiến tranh ở Iraq 

vào năm 2003, Tổng thống Bush và các 

cộng sự của ông đã cố gắng liên kết chế độ 

của Saddam Hussein với tổ chức khủng bố 

Al - Qaeda. Tổng thống George W. Bush 

cáo buộc “Trong nhiều năm qua, Iraq đã 

cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ 

khủng bố như Abu Nidal, tổ chức khủng bố 

do Abu Nidal cầm đầu đã thực hiện hơn 90 

vụ tấn công khủng bố ở 20 quốc gia khiến 

gần 900 người thiệt mạng hoặc bị thương, 

trong đó có 12 người Mỹ. Iraq cũng đã cung 

cấp nơi ẩn náu an toàn cho Abu Abbas, kẻ 

chịu trách nhiệm chiếm giữ tàu Achille 

Lauro và giết chết một hành khách người 
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Mỹ. Và chúng ta biết rằng Iraq vẫn tiếp tục 

tài trợ cho khủng bố và hỗ trợ cho các nhóm 

sử dụng khủng bố để phá hoại hòa bình 

Trung Đông” (29). Quan trọng hơn, theo 

Tổng thống George W. Bush, “việc liên 

minh với những kẻ khủng bố cho phép chế 

độ ở Iraq có thể tấn công nước Mỹ mà 

không để lại bất cứ dấu vết nào” (30). Một 

chiến dịch truyền thông được tạo ra sau đó 

nhằm “khắc họa” Iraq như một “đối tác” 

của chủ nghĩa khủng bố và đe dọa đến an 

ninh, an toàn của nước Mỹ. Tạp chí 

Newsweek đã đăng tải một bài viết về khả 

năng Tổng thống Iraq Saddam Hussein và 

Al Qaeda hợp lực tấn công các lợi ích của 

Hoa Kỳ ở vùng Vịnh. Hãng tin ABC sau đó 

cũng đăng tải một bài viết với nội dung 

tương tự. Tiếp đó, Phó Tổng thống Mỹ Dick 

Cheney cũng nhiều lần phát biểu trước 

công luận Mỹ rằng Iraq có thể đang che 

giấu Adbul Rahman Yasin, nghi phạm 

trong vụ đánh bom Trung tâm thương mại 

thế giới năm 1993. Trong cuộc hội đàm với 

phía Bahrain ngày 17-3-2002, Phó Tổng 

thống Dick Cheney quy kết phía Iraq theo 

theo đuổi việc sở hữu vũ khí hạt nhân (31). 

Tương tự, ngày 5-2-2003, Thượng nghị sĩ 

Hillary Clinton cũng buộc tội Iraq “theo 

đuổi năng lực sở hữu vũ khí hạt nhân và 

ủng hộ, che giấu cho các tổ chức khủng bố” 

(32). Cỗ máy tuyên truyền chiến tranh của 

chính quyền George W. Bush đã đạt được 

hiệu quả khi quốc hội Mỹ ra nghị quyết 

đồng thuận để quân đội Mỹ tấn công Iraq 

(33).  

Việc gắn các tổ chức khủng bố, các vụ 

tấn công khủng bố với các chính phủ cụ thể 

giúp chính quyền Mỹ tăng sức ép lên các 

quốc gia “đối kháng”, buộc các nước này 

phải hành động. Nếu không, họ sẽ trở 

thành mục tiêu tấn công của Mỹ trong cuộc 

chiến chống khủng bố. Quan trọng hơn, 

việc gắn kết này còn giúp chính quyền Mỹ 

tạo được sự đồng thuận trong quốc hội và 

dư luận Mỹ, “hợp thức hóa” các cuộc chiến 

tranh dưới danh nghĩa chống khủng bố 

như: cuộc không kích ở Lybia năm 1986 

hay các cuộc chiến tranh ở Afghanistan 

(2001) và ở Iraq (2003). 

Ba là, chính quyền của Tổng thống 

George W. Bush đã kế thừa và phát triển 

phương thức đánh phủ đầu (Pre-emptive 

Strike) trong chiến lược chống khủng bố. 

Năm 1984, Tổng thống Ronald Reagan 

đã ký một chỉ thị mật về an ninh quốc gia, 

trong đó quy định rõ “đòn đánh phủ đầu là 

một phần trong chính sách chống khủng bố 

của chính quyền Mỹ” (34). Hai năm sau đó, 

Mỹ tiến hành cuộc không kích bất ngờ ở 

Libya. Đêm ngày 15-4-1986, Mỹ đã triển 

khai chiến dịch mang mật danh El Dorado 

Canyon nhằm vào một số địa điểm mà Mỹ 

cho là có liên quan đến các hoạt động 

khủng bố ở Tripoli, Benghazi, bao gồm cả 

trụ sở và nơi ở của Đại tá Gaddafi (35). 

Cuộc tấn công ấy không chỉ làm “suy yếu” ý 

định tài trợ cho các nhóm vũ trang đối 

kháng với Mỹ và phương Tây của các chính 

phủ ở Trung Đông mà quan trọng hơn nó 

đã đặt những nền móng quan trọng cho 

chiến lược chống khủng bố của nước Mỹ ở 

giai đoạn sau đó, đặc biệt là dưới thời 

George W. Bush. Thông qua đội ngũ cố vấn 

(trong đó có những người từng phục vụ dưới 

thời Ronald Reagan), chiến lược chống 

khủng bố của George W. Bush ở khu vực 

Trung Đông chịu sự ảnh hưởng khá rõ nét 

từ Học thuyết Reagan, đặc biệt là việc sử 

dụng đòn tấn công phủ đầu và quyết tâm 

hành động đơn phương nếu cần thiết (36). 

Tổng thống Bush đã đề cập về biện pháp 

cứng rắn này trong học thuyết chiến lược 

của ông trong cuộc chiến chống lại chủ 

nghĩa khủng bố trên quy mô toàn cầu (37). 

Ngày 1-6-2002, tại Học viện West Point, 

Bush tuyên bố “An ninh của chúng ta yêu 
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cầu tất cả các công dân Mỹ phải có tầm 

nhìn xa và kiên quyết, phải hành động phủ 

đầu khi cần thiết để bảo vệ quyền tự do và 

bảo vệ mạng sống của chúng ta”. Tương tự, 

trong báo cáo Chiến lược an ninh quốc gia 

đầu tiên của mình (ngày 20-9-2002), Tổng 

thống George W. Bush chỉ ra rằng, nước 

Mỹ cần nỗ lực “duy trì ưu thế vượt trội và 

đánh bại chủ nghĩa khủng bố bằng cách 

đập tan mọi mối đe dọa này trước khi nó 

đến biên giới chúng ta”. Tổng thống Bush 

cũng nhiều lần công khai về khả năng nước 

Mỹ thực hiện các hành động quân sự đơn 

phương (38). Chỉ chưa đầy một năm sau bài 

phát biểu ở West Point, vào ngày 20-3-

2003, liên quân Mỹ-Anh đã bất ngờ tấn 

công Iraq mà không tuyên chiến. Mở màn 

bằng các cuộc không kích phủ đầu nhằm 

triệt hạ năng lực quân sự của chính quyền 

Saddam Hussein dưới danh nghĩa cuộc 

chiến chống khủng bố. Cuộc chiến tranh ở 

Iraq (2003) đã giúp chính quyền George W. 

Bush đạt được mục đích trong việc lật đổ 

chế độ Saddam Hussein nhưng cũng khiến 

Mỹ sa lầy ở Iraq trong 8 năm (39) và trở 

thành một trong những cuộc chiến gây 

tranh cãi nhất của Mỹ thời hậu Chiến 

tranh Lạnh. 

Điểm đáng chú ý cuối cùng là sự kế thừa 

và phát triển chủ nghĩa đơn phương của 

chính quyền Bush. Cả Ronald Reagan và 

George W Bush đều sẵn sàng thực hiện các 

bước mà họ cho là cần thiết cho sự an toàn 

của nước Mỹ bất kể nỗ lực ấy có nhận được 

sự hỗ trợ rộng rãi từ các đồng minh hay 

không (40). Dưới thời Ronald Reagan, chủ 

nghĩa đơn phương trở thành một trong 

những điểm đáng chú ý. Đặc biệt là quyền 

phát động chiến tranh của tổng thống. Để 

chống lại ảnh hưởng của Liên Xô và lực 

lượng cánh tả trên khắp thế giới, Reagan 

đã tích cực sử dụng các biện pháp khác 

nhau từ tài trợ cho các nhóm đến đối lập 

cho đến can thiệp quân sự trực tiếp. Nhiều 

nhà nghiên cứu đã dẫn chứng hành động 

xâm lược Grenada (41) (tháng 10-1983) của 

chính quyền Ronald Reagan như một minh 

chứng cho chủ nghĩa đơn phương khi ông 

đã phát động cuộc chiến này mà không có 

nghị quyết của Liên hợp quốc hay sự cho 

phép của quốc hội Mỹ (42). Trong vấn đề 

chống khủng bố, quyền được đơn phương 

hành động đã trở thành một trong những 

thành tố quan trọng trong chính sách 

chống khủng bố của Tổng thống Reagan 

(43). Thực tế, chính quyền Ronald Reagan 

đã đơn phương tiến hành cuộc không kích ở 

Libya. Mỹ cũng đơn phương áp đặt nhiều 

lệnh trừng phạt mới về kinh tế, cấm vận 

quân sự đối với Iran dưới danh nghĩa ngăn 

chặn Iran “tài trợ” khủng bố.  

Tương tự, chủ nghĩa đơn phương cũng trở 

thành một trong bốn trụ cột trong Học 

thuyết của Tổng thống George W. Bush (44). 

Với chủ nghĩa đơn phương, chính quyền 

George W. Bush cho phép mình can thiệp 

vào bất cứ nơi nào trên thế giới mà Mỹ cho 

rằng có liên quan đến khủng bố. Chủ nghĩa 

đơn phương thời Bush thể hiện rõ nét nhất 

qua hai cuộc chiến tranh xâm lược ở 

Afghanistan và Iraq. Trong Chiến lược an 

ninh quốc gia của Tổng thống vào tháng 9-

2002 “Mặc dù Hoa Kỳ sẽ liên tục kêu gọi sự 

ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nhưng nếu 

cần thiết nước Mỹ không ngần ngại hành 

động một mình để thực hiện quyền tự vệ của 

mình bằng hành động trước những kẻ 

khủng bố, để ngăn chặn chúng gây hại cho 

người dân và đất nước của chúng ta”. Sau 

khi nhận Quốc hội Mỹ “bật đèn xanh”, liên 

quân Mỹ - Anh đã đơn phương tấn công Iraq 

bằng các trận không kích mà không có bất 

cứ nghị quyết nào của Liên hợp quốc. Ngay 
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lập tức, cuộc chiến ở Iraq đã gây ra làn sóng 

phản đối mạnh mẽ trên thế giới. Không chỉ 

có Trung Quốc, Nga phản đối quyết định tấn 

công Iraq của Mỹ mà các đồng minh thân 

cận với Mỹ như Đức, Pháp cũng đã lên tiếng 

phản đối (45). Không những vậy, cuộc chiến 

này đã tiêu tốn một lượng ngân sách khổng 

lồ của Mỹ. Ước tính, chính quyền Mỹ đã 

phải chi khoảng 816 tỷ đô la cho cuộc chiến 

ở Iraq trong giai đoạn 2001-2014 (46). 

3. Nhận xét 

Như vậy, trong nền chính trị Mỹ, bên 

cạnh sự thay đổi, vận động thì ở một số 

trường hợp nhất định, chính sách của các 

Tổng thống đời sau “có sự kế thừa” từ 

những người tiền nhiệm (47). Trong trường 

hợp cụ thể là Ronald Reagan và George W. 

Bush, chính sách chống khủng bố có từ thời 

Reagan đã đặt nền móng quan trọng cho 

cuộc chiến chống khủng bố của Tổng thống 

George W. Bush. Những ý tưởng từ thời 

Ronald Reagan về việc coi chủ nghĩa khủng 

bố là một cuộc chiến tranh mà Mỹ phải đáp 

trả bằng chiến tranh, nguyên tắc không 

nhượng bộ hay đàm phán với chủ nghĩa 

khủng bố, chủ nghĩa đơn phương hay cách 

chính quyền Mỹ điều hướng dư luận khi 

gắn các tổ chức và các vụ tấn công khủng 

bố với một quốc gia “đối địch” cụ thể đã 

được chính quyền George W.Bush kế thừa 

và phát triển lên một nấc thang mới, theo 

một cách cứng rắn, thậm chí “cực đoan” 

hơn. Có một số nguyên nhân chủ yếu, thúc 

đẩy chính quyền George W. Bush vận dụng 

lại những chính sách chống khủng bố có từ 

thời Ronald Reagan. 

Nguyên nhân thứ nhất xuất phát từ sự 

tương đồng trong thách thức an ninh mà cả 

hai Tổng thống phải đối mặt trong nhiệm 

kỳ của họ và quan điểm chính trị gần gũi 

(khi cả Ronald Reagan hay George W.Bush 

đều là người của Đảng Cộng hòa). Như đã 

đề cập, trong những năm 1980, chủ nghĩa 

khủng bố nổi lên như là mối đe dọa đặc biệt 

đối với an ninh và lợi ích nước Mỹ. ở khu 

vực Trung Đông, châu Âu, hàng loạt các 

cuộc bắt cóc công dân Mỹ và các vụ tấn 

công khủng bố nhằm vào các cơ sở dân sự 

và quân sự của Mỹ đã thúc giục chính 

quyền Mỹ phải hành động. Các cuộc tấn 

công khủng bố đã thách thức nghiêm trọng 

niềm tin vào sức mạnh Mỹ, vào khả năng 

duy trì trật tự ở khu vực Trung Đông và xa 

hơn là vị thế của Mỹ trong cuộc đối đầu với 

Liên Xô trên quy mô toàn cầu. Do đó, cùng 

với mục tiêu “ngăn chặn” Liên Xô, chống 

khủng bố đã trở thành một trong những ưu 

tiên trong Học thuyết của Reagan. Tương 

tự, Tổng thống George W. Bush phát động 

cuộc chiến chống khủng bố sau khi nước 

Mỹ vừa trải qua một trong những thảm 

kịch tồi tệ nhất trong lịch sử - các vụ tấn 

công khủng bố ngày 11-9. Hành động tấn 

công khủng bố ngay trong lòng nước Mỹ 

của các phần tử cực đoan đã thách thức 

nghiêm trọng hòa bình và an ninh của nước 

Mỹ. Chính vì vậy, để vực dậy niềm tin của 

người dân và dư luận quốc tế vào sức mạnh 

siêu cường của Mỹ, Tổng thống George W. 

Bush buộc phải hành động nhanh trước 

mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố. Sự 

tương đồng về bối cảnh lịch sử đã thúc đẩy 

Bush cùng các cộng sự của mình nhìn vào 

tấm gương quá khứ, đặc biệt là giai đoạn 

Ronald Reagan nắm quyền và cách thức 

Ronald Reagan đưa nước Mỹ vượt ra khỏi 

bóng ma khủng bố trong thập niên 1980 để 

“giải bài toán” an ninh nước Mỹ sau sự 

kiện 11-9. Ngoài ra, sự đồng điệu trong 

chính sách chống khủng bố giữa Ronald 

Reagan và George W. Bush có thể còn xuất 

phát từ việc cả hai tổng thống này đều là 
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người của Đảng Cộng hòa. Truyền thống 

đảng phái, sự gần gũi về mặt quan điểm 

chính trị đã thúc đẩy George W. Bush nhìn 

vào kinh nghiệm của người tiền nhiệm 

Ronald Reagan trong việc đối phó với mối 

đe dọa của chủ nghĩa khủng bố. 

Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ vai 

trò của các cộng sự và đội ngũ cố vấn. Một 

số quan chức cấp cao thời George W. Bush 

cũng từng phục vụ dưới chính quyền của 

Ronald Reagan. Chẳng hạn như Phó Tổng 

thống Dick Cheney, từng đóng vai trò quan 

trọng trong cả ba đời tổng thống trước đó là 

Ronald Reagan, George H W Bush (cha) và 

Bill Clinton. Ngoại trưởng Colin Powell 

từng là cố vấn an ninh cấp cao cho Ronald 

Reagan. Richard Armitage, “phó tướng” 

của Powell cũng từng làm việc dưới chính 

quyền của Reagan với tư cách là trợ lý phụ 

trách các vấn đề an ninh quốc tế cho bộ 

trưởng bộ quốc phòng (48). Đó đều là 

những vị trí đặc biệt quan trọng, có ảnh 

hưởng trực tiếp đến quá trình định hình 

chính sách của Tổng thống George W Bush. 

Chính vì vậy, những nhân vật như Cheney, 

Powell hay Richard Armitage được xem là 

những sợi dây kết nối di sản từ thời 

Reagan với nhiệm kỳ của Tổng thống G W 

Bush như cuốn sách “The History of 

Terrorism: From Antiquity to ISIS” đã 

khẳng định (49). Lấy Phó Tổng thống Dick 

Cheney làm ví dụ. Ông là một người theo 

chủ nghĩa đơn phương và từng làm việc 

dưới thời của Reagan. Năm 1997, Dick 

Cheney cùng với Bill Kristol, Don 

Rumsfeld đã lập ra Dự án thế kỷ mới của 

Mỹ và cùng nhau truyền bá về quyền bá 

chủ toàn cầu của nước Mỹ, kêu gọi trừng 

phạt Saddam Hussein, ủng hộ Israel (50)... 

Khi trở thành Phó Tổng thống dưới quyền 

của George W Bush, Dick Cheney tiếp tục 

nhiệt thành ủng hộ cho chủ nghĩa đơn 

phương và nhiều lần tuyên bố chế độ 

Saddam Hussein “ủng hộ” cho chủ nghĩa 

khủng bố. Thực tế, chủ nghĩa đơn phương 

đã trở thành trụ cột quan trọng nhất của 

chính quyền George W. Bush trong suốt 8 

năm vị Tổng thống này nắm quyền. 

Nguyên nhân thứ ba xuất phát từ sức 

ảnh hưởng của thời kỳ Ronald Reagan. 

Riêng trong chính sách chống khủng bố, dù 

vẫn còn nhiều tranh cãi về di sản của 

Ronald Reagan, đặc biệt là trong vụ Iran - 

Contra (51), nhưng rõ ràng nó đã phát huy 

được hiệu quả nhất định. Chẳng hạn, sau 

cuộc không kích của Mỹ ở Lybia năm 1986, 

chính quyền Gaddafi có những thay đổi 

thận trọng hơn trong quan hệ với Mỹ. Sự 

“thành công” ấy đã trở thành bài học để 

những người kế nhiệm Ronald Reagan học 

hỏi và vận dụng có chọn lọc trong cuộc 

chiến chống khủng bố của Mỹ sau năm 

2001. 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng dù chính 

sách chống khủng bố của chính quyền 

George W Bush có sự kế thừa những di sản 

từ thời Ronald Reagan nhưng sự kế thừa ấy 

có sự thay đổi, phát triển chứ không phải là 

sự sao chép cứng nhắc. Điểm khác nhau lớn 

nhất giữa chính sách chống khủng bố của 

Tổng thống Ronald Reagan và George W 

Bush là vai trò của yếu tố quân sự. Dù có 

những tuyên bố đanh thép nhằm vào chủ 

nghĩa khủng bố nhưng Reagan với ưu tiên 

cho các biện pháp “ngăn chặn” và can thiệp 

gián tiếp, trong khi Tổng thống Bush ưu 

tiên cho các biện pháp quân sự mạnh tay. 

Bush cho rằng chính sách ngăn chặn từ 

thời chiến tranh lạnh đã không còn phù 

hợp để đối phó với những mối đe dọa đối với 

nước Mỹ trong thế kỷ XXI (52). Chính vì 

thế, trong vòng 8 năm cầm quyền (2001-
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2009), Tổng thống George W Bush đã phát 

động hai cuộc chiến lớn ở Afghanistan và 

Iraq dưới danh nghĩa chống khủng bố. Chủ 

nghĩa đơn phương dưới thời Bush cũng 

được đẩy lên mức cao khi chính quyền Mỹ 

bất chấp dư luận, sự phản đối quốc tế 

(trong đó có cả các đồng minh thân cận 

trong NATO như Đức, Pháp) để tiến hành 

xâm lược Iraq. Tuy nhiên, từ bài học Iraq 

cho thấy đơn phương gây chiến tranh với 

quốc gia có chủ quyền không phải là một 

giải pháp, thậm chí quyết định đơn phương 

này đã kéo Mỹ lún sâu vào một cuộc chiến 

tranh phi nghĩa, kéo dài và tốn kém. Quan 

trọng hơn, việc bỏ qua vai trò của các tổ 

chức quốc tế như Liên hợp quốc làm giảm 

hiệu quả của cuộc chiến chống khủng bố do 

Mỹ phát động và làm dấy lên những lo 

ngại, thậm chí là sự phản đối từ chính các 

đồng minh của Mỹ về động cơ thực sự của 

Mỹ khi phát động cuộc chiến tranh đặc biệt 

này. 

Dù có những điều chỉnh, thay đổi vừa 

nêu nhưng không thể phủ nhận những di 

sản từ thời Ronald Reagan đã để lại dấu ấn 

đậm nét trong chính sách chống khủng bố 

của Tổng thống George W. Bush. Điều này 

cho thấy bên cạnh tính chất vận động, thay 

đổi thì chính sách đối ngoại của Mỹ qua các 

đời tổng thống cũng có sự tiếp nối, kế thừa 

nhất định với ưu tiên cao nhất là bảo đảm 

an ninh, an toàn, sự thịnh vượng của nước 

Mỹ và xa hơn là vị thế siêu cường của Mỹ 

trên trường quốc tế. Tuy nhiên, việc vận 

dụng lại những lý thuyết về đòn đánh phủ 

đầu, chủ nghĩa đơn phương hay ý tưởng 

gắn kết các tổ chức khủng bố với các quốc 

gia cụ thể dưới thời George W Bush đã 

không thể giúp nước Mỹ giải quyết triệt để 

mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố. Sự “mơ 

hồ” trong việc nhận diện đối tượng khủng 

bố, sự sa lầy trong các cuộc chiến tranh kéo 

dài và tốn kém ở Afghanistan hay Iraq đã 

phơi bày những điểm yếu trong chiến lược 

chống khủng bố của Tổng thống George W 

Bush. Sự can thiệp quân sự trong cuộc 

chiến chống khủng bố và việc dựng lên các 

chính quyền thân Mỹ tại khu vực Trung 

Đông đã làm phá vỡ sự cân bằng quyền lực, 

khiến tình hình khu vực này vốn không ổn 

định lại càng trở nên bất ổn hơn, thể hiện 

qua phong trào “Mùa xuân Arab”, nội chiến 

tại Syria, sự xuất hiện của các tổ chức 

khủng bố nguy hiểm như Nhà nước Islam 

(IS)... Đối với chính nước Mỹ, việc dồn phần 

lớn nguồn lực quốc gia cho cuộc chiến chống 

khủng bố đã làm phân tán nguồn lực, làm 

lệch hướng các ưu tiên của Mỹ và gây xao 

nhãng đối với thách thức và nguy cơ khác. 

Khi Mỹ sa lầy vào các cuộc chiến ở Trung 

Đông cũng là lúc đối thủ của Mỹ trỗi dậy 

mạnh mẽ. Bài học từ thời Ronald Reagan, 

George W, Bush hay cả giai đoạn sau này 

đòi hỏi chính quyền Mỹ phải điều chỉnh lại 

cách tiếp cận trong vấn đề chống khủng bố, 

đặc biệt là ở những khu vực có đặc điểm địa 

chính trị độc đáo, phức tạp như Trung 

Đông. 

____________________ 

CHÚ THÍCH 

(*) Bài viết là sản phẩm của nhiệm vụ khoa học 

cấp cơ sở năm 2025: “Chính sách chống khủng bố 

của Mỹ ở khu vực Trung Đông từ năm 2001 đến 

năm 2016” do Viện Sử học chủ trì. 
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